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Ngôn ngữ và văn hoá  
 

Hình thức chơi chữ  

trong thơ ca dân gian Nghệ tĩnh 
           
                                     hoàng trọng canh 

  (TS, Đại học Vinh) 
 

1. Chơi chữ là một biện pháp tu từ được 
thể hiện bằng cách sử dụng những phương 
tiện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp dưới 
nhiều hình thức đa dạng, như dùng yếu tố 
đồng âm, đồng nghĩa, văn tự, các từ ngữ 
cùng trường, các hình thức nói lái,... trong 
những văn cảnh thích hợp để tạo ra cách 
hiểu bất ngờ thú vị. Chơi chữ là một trong 
những đặc điểm của thơ ca truyền thống. 
Cũng sử dụng biện pháp chơi chữ như thơ 
ca truyền thống nhưng nét riêng của thơ 
ca dân gian Nghệ Tĩnh (TDGNT) là bên 
cạnh việc dùng các từ toàn dân, tác giả 
dân gian còn sử dụng từ địa phương 
(TĐP), lời ăn tiếng nói quen thuộc của 
mình vào hình thức chơi chữ với một số 
lượng từ ngữ phong phú, tổ chức sắp xếp 
chúng theo những cách thức nhất định. Đó 
như là một trong những lựa chọn, một tín 
hiệu góp phần tạo nên nét riêng trong dấu 
ấn chung về phong cách TDGNT. TDGNT 
- đối tượng khảo sát của bài viết này bao 
gồm các tác phẩm: Hát giặm Nghệ Tĩnh, 
Hát phường vải, Vè Nghệ Tĩnh, Ca dao 
Nghệ Tĩnh (Nguyễn Đổng Chi và Ninh 
Viết Giao sưu tầm). 
2. Từ xưa người Nghệ được tiếng là hay 

chữ nghĩa. Một trong những nét nổi bật về 
biểu hiện của đặc điểm đó, không chỉ với 
các ông đồ mà cả với người bình dân khắp 
mọi vùng đó là chơi chữ. Đặc điểm ấy cũng 
được thể hiện rõ trong các sáng tác mang 
tính truyền miệng của người lao động, đó 
là TDGNT. Chỉ nói về phương tiện được sử 
dụng, kiểu lựa chọn từ ngữ để chơi chữ 

trong TDGNT cũng rất phong phú, đa 
dạng. Tuy là sáng tác mang tính địa 
phương, nhưng cũng giống thơ dân gian 
các vùng khác, từ ngữ được sử dụng trong 
TDGNT chủ yếu là từ toàn dân (TTD) nên 
trong các hình thức chơi chữ, ngoài việc 
dùng TĐP quen thuộc, người Nghệ cũng có 
hình thức chơi chữ bằng TTD. 

2.1. Một trong những hình thức chơi 
chữ mà ta gặp khá nhiều trong các tác 
phẩm TDGNT đó là lối đố chữ dựa theo 
cấu tạo chữ Hán: 

 - Đấm một đấm hai tay ôm quàng 
 Thuyền chèo lên núi, thiếp hỏi chàng 

chữ  chi ?         
- Lại đây anh hỏi nhỏ nì 

 ấy là chữ  mật một khi rõ ràng 
                                      (Hát phường vải) 
Chữ 密密密密 (mật) trong tiếng Hán được cấu 

tạo từ ba chữ:  宀宀宀宀 (miên), 必必必必 (tất), 山山山山 (sơn), 
ở đây, cô gái đã dựa vào hình dáng và ý 
nghĩa của các bộ mà tạo thành câu đố. 
Nhiều khi tác giả dân gian còn dựa vào cả 
những tri thức liên quan đến nội dung tác 
phẩm văn học nổi tiếng Truyện Kiều để 
tạo ra tình huống đố chữ Hán. Người đáp 
có thể thông thạo chữ Hán nhưng nếu 
không am hiểu Truyện Kiều thì rất khó 
giải được câu đố. Trường hợp sau đây 
trong Hát phường vải là một dạng rất phổ 
biến trong cách đố chữ của người Nghệ: 

 Truyện Kiều anh giảng đã tài 
 Đố anh giảng được câu này anh ơi: 
Biết thân đến bước lạc loài 
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung. 
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Chàng trai đáp lại: 
Tình chung nào phải ai xa 
Chính chàng Kim Trọng vào ra sớm 

chiều 
 Nếu như câu đố cho thấy cô gái là 

người vừa giỏi chữ Hán vừa thông hiểu 
Truyện Kiều thì cách trả lời của chàng 
trai cũng tỏ rõ anh là người không hề thua 
kém khi đã rất nhanh ý đáp ngay rằng đó 
là Kim Trọng. Bởi chữ 鍾鍾鍾鍾 (chung) là do chữ 
金金金金 (kim) và chữ 重重重重 (trọng) hợp thành. Hình 
thức đố chữ của tác giả dân gian xứ Nghệ 
khá linh hoạt và đa dạng. Có khi tác giả 
dân gian vận dụng cả hai cách chơi chữ, 
vừa chiết tự vừa ngụ ý:  

Cố nhân hỏi khách hồng lâu 
Chữ thiên nay đã trồi (nhô) đầu hay 

chưa 
Chữ 天天天天 (thiên) nghĩa là “trời”, nếu nét 

“phẩy” viết nhô cao trên nét “ngang” thì 
thành chữ 夫夫夫夫 (phu) nghĩa là “chồng”. 
Chàng trai muốn qua hình thức đố chữ mà 
ngầm hỏi một điều tế nhị khó nói trực tiếp 
là: “em có chồng chưa?”. 

Thông minh, tế nhị nhưng cũng rất 
thẳng thắn và hãnh diện, cô gái đã trả lời:  

  Hồng lâu thưa khách chương đài 
 Chữ thiên sổ dọc đá dài phân minh  
Một chỗ khác, cũng là lối dựa vào cấu 

tạo chữ Hán để đối - đáp ngụ ý: 
 - Bấy lâu em vắng đi đâu 
 Bây giờ thiên đã mọc đầu ra chưa? 
- Từ ngày thiếp vắng mặt chàng 
Bây giờ liễu đã có ngang ra rồi 
Lời của chàng trai ngụ ý cũng là để hỏi 

“em đã có chồng chưa”, tương tự như câu 
trên. Cô gái trả lời “liễu đã có ngang” cũng 
là muốn nói “em đã có con”, bởi chữ 
了(liễu) trong tiếng Hán có nghĩa là “xong, 
kết thúc”, nếu thêm nét ngang thì thành 
chữ  子 (tử) có nghĩa là “con”.  

Lối chơi chữ bằng hình thức đố chữ 
Hán kết hợp với ngụ ý không chỉ được 
dùng phổ biến trong hát đối đáp nam nữ 

mà có khi còn trở thành phương tiện được 
dùng cả trong tuyên truyền cách mạng: 

Trăng xưa dọi tỏ lòng người 
 Treo gương nhật nguyệt cho đời soi 

chung  
                                (Ca dao Nghệ Tĩnh) 

  Đọc câu ca dao, qua chữ nghĩa trên bề 
mặt văn bản, nghe chừng chỉ là lời bày tỏ 
về sự thuỷ chung trong sáng của lòng 
người nhưng ngẫm kĩ mới thấy ẩn đằng 
sau đó là là lời nhắn nhủ thuỷ chung, một 
lòng sắt son với Bác Hồ, với cách mạng. 
“Trăng xưa” là nói tới chữ “cổ nguyệt”, cổ 
(古古古古) ghép với nguyệt (月月月月) tạo thành chữ Hồ 
(胡胡胡胡); “lòng người” là ngầm nói tới chữ “sĩ” 
và  “tâm”, sĩ (士士士士) ghép với chữ tâm (心心心心) 
thành chữ Chí (志志志志), còn chữ nhật (日日日日) ghép 
với chữ nguyệt (月月月月) tạo thành chữ Minh 
(明明明明). Ba chữ mà câu ca dao muốn nói tới là 
Hồ Chí Minh. Thông qua phương tiện chơi 
chữ, tác giả dân gian vừa ca ngợi tấm 
gương vĩ đại của Người vừa nhắn nhủ mọi 
người một lòng đi theo cách mạng, đi theo 
Bác Hồ. 

2.2. Cũng là hình thức chơi chữ khai 
thác cấu tạo và nghĩa chữ Hán, tác giả 
dân gian Nghệ Tĩnh còn có một cách thức 
khác là sử dụng các cặp từ ngữ sóng đôi 
nhau, giữa Hán Việt với thuần Việt sao 

cho phải đồng nghĩa trong một dòng thơ. ở 
câu đố cũng như câu đáp, về nội dung ngữ 
nghĩa trên bề mặt, các cặp từ ngữ sóng đôi 
đó phải tạo được sự phù hợp mang tính 
l«gÝc: 

- Mẹ thương con qua cầu ái Tử 
Gái trông chồng đứng núi Vọng Phu 
Chàng mà đối được thiếp làm du (dâu) 

mẹ thầy 
- Lúa ba trăng cấy hồ bán nguyệt 
Con hươu sao ăn lá hoàng tinh 
Anh đà đối được em thuận tình em nha 

(nhé) 
                                (Hát phường vải) 



 ngôn ngữ & đời sống              số 1+2 (159+160)-2009 
 

 

56 

 

 Ta bắt gặp kiểu chơi chữ này rất nhiều 
trong TDGNT, nhất là trong thể loại Hát 
phường vải, như các ví dụ sau đây:  

- Con kiến đất leo cây thục địa 
Con ngựa trời ăn cỏ chỉ thiên 
Chàng mà đối được gái thuyền quyên 

theo về 
- Con rắn mà lăn qua xà 
Con gà mà mổ bông kê 
Chàng đà đối được thiếp phải về hôm 

nay. 
- Cây tam thất trồng ba bảy chậu 
Pháo cửu trùng đốt chín nghìn phong 
Chàng mà đối được thiếp theo không 

chàng về 
- Núi Ngũ Hổ vẫy vùng năm khái 
 Gió bốn mùa đúc lại tứ phương 
Anh đà đối được thì lường tính sao ? 
 Hình thức đố chữ, đố nghĩa là một kiểu 

chơi chữ được dùng rất phổ biến trong hát 
đối đáp nam - nữ trong Hát phường vải. 
Ngoài cách thức sử dụng phổ biến TTD 
như trên, tác giả dân gian xứ Nghệ còn 
linh hoạt sử dụng phối hợp hai loại TTD 
và TĐP, hoặc trong những ngữ cảnh nhất 
định có thể chỉ dùng một loại phương tiện 
quen thuộc là TĐP để khai thác vào mục 
đích chơi chữ. Chẳng hạn, trong hình thức 
hỏi đố ở câu Hát phường vải sau đây, tác 
giả dân gian đã dựa vào nghĩa tách rời của 
từng yếu tố cấu tạo trong từ ghép, sử dụng 
phối hợp hai loại từ ngữ để chiết tự, chia 
tách các yếu tố thành một trường liên 
tưởng gồm các từ cùng chỉ bộ phận cơ thể, 
tạo nên sự bất ngờ thú vị. Cụ thể, tác giả 
dựa vào nghĩa của các yếu tố cấu tạo từ 
mặt trời, vờ xem "mặt" như là bộ phận “cơ 
thể" của trời để hỏi - đố về một từ khác 
(“trốc” - đầu) theo kiểu kết hợp tương tự: 

Em muốn hỏi bạn một lời 
Mặt trời ở đó trốc trời ở mô? 
2.3. Một kiểu chơi chữ khác trong 

TDGNT là khai thác yếu tố đồng âm, bằng 
cách sử dụng yếu tố địa phương đối lập với 
nhau hoặc với yếu tố toàn dân khác trong 
dòng để nói tới yếu tố thứ hai nào đó 

ngược nghĩa với yếu tố ấy. Kiểu như ví dụ 
sau trong Hát phường vải: 

Cây đứng giữa đất trời gọi cây độ (đỗ) 
Cây đứng một chộ (chỗ) nói cây trôi 
Chàng mà đối được chàng lôi em về? 
Trong phương ngữ Nghệ Tĩnh, độ (cây 

độ) là danh từ chỉ cây đậu, nhưng độ còn 
là động từ tương ứng nghĩa với đậu, chỉ 
trạng thái đứng yên một chỗ. Cây trôi vừa 
có thể hiểu là "cây bị trôi" lại vừa được 
dùng để chỉ một loại cây mà ở Nghệ Tĩnh 
có vùng gọi là "cây trôi" nhưng có nơi lại 
gọi là “cây xoài” hoặc "cây quéo". 

Cách chơi chữ trong mấy câu Hát 
phường vải sau là cùng một kiểu như trên: 

- Con ngựa chạy giữa đàng gọi là con 
ngựa cất 

Con cá bán trửa chợ gọi là con cá thu 
Chàng mà đối được thiếp mần du mẹ 

thầy.1ưng thu theo tiếng Nghệ Tĩnh còn lá 
"giấu"; lại là "di chuyển ngược chiều với di 
chuyển trước đó", lại trong rắn lại theo 
tiếng địa phương là chỉ con rắn ráo; leo là 
"leo trèo", leo trong cá leo, theo tiếng Nghệ 
Tĩnh là chỉ "cá nheo" trong ngôn ngữ toàn 
dân. 

2.4. Gần với kiểu chơi chữ đồng âm, 
khai thác các yếu tố ngược nghĩa như trên, 
tác giả dân gian Nghệ Tĩnh còn dùng hình 
thức phối hợp giữa từ đồng âm với đồng 
nghĩa. Mục đích của cách chơi chữ này, 
ngoài việc thể hiện nội dung ngữ nghĩa 
theo mạch cảm xúc, các từ ngữ được lựa 
chọn còn phải tập hợp tạo thành những 
trường ngữ nghĩa chỉ sự vật nhất định. 
Kiểu như:  

- Rú, rừng, núi, động, đèo, truông 
 Ngàn xanh cách trở mây luồng cũng 

theo.  
- Bể, hồ, khe, hói, lạch, rào 
 Sông su nước lội ước ao kết nguyền. 
- Giả đò neo chiếc thuyền tình 
Bạn bè mối lái (lưới) tơ mành gấp ghe 
   (Hát phường vải) 
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ở trên, một loạt từ đựơc tập hợp, nghĩa 
liên quan đến núi rừng, trong đó có các từ 
địa phương với nghĩa tương tự; loạt thứ 
hai là tập hợp các từ chỉ về sông hồ, trong 
đó bể (biển) hói (chỗ nước chảy ra sông, 
biển trũng sâu, lõm vào ở đất liền), rào 
(sông nhỏ); loạt thứ ba là tập hợp các từ 
cùng nằm trong một trường chỉ phương 
tiện vận chuyển trên sông nước và đánh 
bắt cá. 

Tương tự, tập hợp các từ sau đây lại chỉ 
về con vật: 

- Sao chàng vội cáo về mau 
Hay là ngận nghĩ mấy câu đã chồn? 
- Ngồi ri trơ tráo thêm lâu 
Gọi rằng khách địa vài câu biết gà 

   (Hát phường vải) 
Cáo dùng trong phương ngữ là động từ 

có nghĩa “lui", “về", đồng âm với cáo là 
danh từ có nghĩa gọi tên một loại thú ăn 
thịt; ngận là biến âm của “ngẫm" trong 
“ngẫm nghĩ", đồng âm với ngận cũng trong 
phương ngữ, có nghĩa chỉ một loại “cầy 
hương"; chồn trong tiếng toàn dân là “mỏi" 
còn tiếng Nghệ Tĩnh là con “cầy". Tương 
tự, tráo trong phương ngữ là chỉ "chim 
sáo" đi với "khách" (chim khách) và “gà" 
thành một tập hợp các từ chỉ “chim gà". 

2.5. Ngoài ra, trong các sáng tác 
TDGNT còn có kiểu chơi chữ bằng hình 
thức nói lái, kiểu như trong các câu đối - 
đáp sau: 

- Anh bứt cỏ ngựa ngồi đầu cửa ngọ 
(ngõ) 

Kẻ bắn con nây (nai) ngồi cội (gốc) cây 
non 

 Chàng mà đối được thiếp trao chàng 
một quan 

- Con cá đối nằm trên cối đá 
Con mèo cụt nằm tận mút kèo 
Trai thanh tân đà đối đặng, tiền cheo 

mô mà?  

   (Hát phường vải) 
 Kiểu nói lái này thực hiện bằng cách 

hoán vị vần giữa các âm tiết với nhau, âm 
đầu, thanh điệu thường giữ nguyên vị trí. 
Trong ví dụ trên, do dùng các yếu tố địa 
phương nên mới nói lái được đúng âm cỏ 
ngựa và cây non. Thường thường kiểu nói 
lái của người Bắc Bộ không theo hình thức 
như vậy. Kiểu nói lái này chủ yếu được 
dùng trong Hát phường vải nhưng TĐP 
được dùng trong hình thức này không 
nhiều bằng TTD. 
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